Phô lôc:

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 

CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND ngày 15/7/2010
của HĐND thành phố Hải Phòng)

I. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011 của các cơ quan, đơn vị do thành phố quản lý:

1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể:

1.1. Định mức cụ thể theo mô hình hoạt động và quy mô biên chế như sau:

Đơn vị: Triệu đồng/biên chế/năm

	
	Định mức phân bổ năm 2011

	1. Cơ quan quản lý hành chính
	

	1.1. Các cơ quan hành chính không có chi sự nghiệp của ngành tại Văn phòng :

- Dưới 50 biên chế

- Từ 50 biên chế đến dưới 100 biên chế:

- Từ  100 biên chế đến dưới 200 biên chế:

- Trên 200  biên chế:
	22

20

18

16

	1.2. Các cơ quan hành chính có chi sự nghiệp của ngành tại Văn phòng 

- Dưới 50 biên chế 

- Từ 50 biên chế đến dưới 100 biên chế:

- Từ  100 biên chế đến dưới 200 biên chế:

- Trên 200  biên chế:
	18

16

14

12

	Đoàn thể
	20


* Định mức phân bổ bao gồm các nhóm nội dung chi sau:

- Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan (đã bao gồm tiền thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, đoàn ra, đoàn vào, văn phòng phẩm, điện nước, xăng dầu...)
- Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm (đã bao gồm chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi quản lý ngành, lĩnh vực; chi thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, hoàn thiện, rà soát văn bản quy phạm pháp luật...).
- Các khoản kinh phí mua sắm công cụ, dụng cụ; kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản.

* Định mức phân bổ không bao gồm các nhóm nội dung chi sau:

- Chi lương và các khoản có tính chất tiền lương thực hiện theo biên chế được giao và hệ số lương, phụ cấp thực tế của các cơ quan đến thời điểm ngày 1/10 năm hiện thời.

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng biệt của từng cơ quan, đơn vị; chi hoạt động của các Ban chỉ đạo.

- Các khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn trụ sở theo khả năng cân đối ngân sách
1.2. Đối với chi đảm bảo hoạt động của các cơ quan của Thành uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, Văn phòng UBND thành phố tính dự toán ngân sách trên cơ sở biên chế theo định mức và các nhiệm vụ chi đặc thù của các cơ quan này.

1.3. Sở Nội vụ có trách nhiệm thống nhất với Sở Tài chính về chỉ tiêu biên chế của các ngành, các cơ quan được cấp có thẩm quyền giao làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch trước ngày 15/9 năm trước.

1.4. Các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được áp dụng định mức chi nói trên, cơ sở biên chế và các nhiệm vụ chi đặc thù của các cơ quan này để tính dự toán ngân sách. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác được ngân sách hỗ trợ kinh phí theo quy định nhiệm vụ được thành phố giao, tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 28/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:

2.1. Định mức chi sự nghiệp giáo dục áp dụng cho các trường phổ thông trung học và các trường chuyên biệt do thành phố quản lý. Định mức chi theo số học sinh đã đảm bảo các khoản chi tiền lương, có tính chất lương, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng/người/tháng và các khoản chi nhiệm vụ giáo dục khác theo chế độ. Trường hợp tỷ lệ chi thực hiện các nhiệm vụ giáo dục (không kể lương và có tính chất lương không bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề) nhỏ hơn 10% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung để đảm bảo cơ cấu chi 90-10. Đối với các trường ở huyện đảo Cát Hải, các trường mới chuyển đổi ở ngoại thành (Trường THPT Nhữ Văn Lan, trường THPT Nguyễn Khuyến, trường THPT Thuỷ Sơn) áp dụng cơ cấu chi tối thiểu là 85-15.

Đơn vị: Triệu đồng/học sinh/năm

	1. Trường THPT năng khiếu Trần Phú, Trường nội trú Đồ Sơn. Định mức này bao gồm chế độ chi cho học sinh nội trú theo quy định. Riêng chế độ đảm bảo tiền ăn cho học sinh nội trú được bổ sung riêng theo quy định)
	8, 1

	2. Trường Khiếm thính, khiếm thị
	Theo chế độ chính sách và chi phí đặc thù của các trường chuyên biệt.

	3. Các trường THPT thuộc huyện đảo Cát Hải
	4,0

	4. Các trường THPT khác
	2,7


2.2. Ngoài định mức chi thường xuyên theo học sinh tại điểm 2.1, các trường trung học phổ thông được xem xét, bố trí hỗ trợ kinh phí thực nghiệm, thí nghiệm theo chương trình giáo dục do Liên sở Tài chính - Giáo dục và đào tạo tổng hợp trong dự toán hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2.3. Đối với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp huy động số học sinh từ 300 học sinh trở lên, được áp dụng định mức như đối với các trường trung học phổ thông quy định tại mục 2.1 văn bản này. Trường hợp số học sinh huy động dưới 300 học sinh thì ngân sách cấp kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên tối đa theo định mức 50 triệu đồng/biên chế/năm (đã bao gồm tiền lương 730.000 đồng/tháng), trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu - chi của đơn vị theo chế độ.

2.4. Đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập:

Ngân sách thành phố thực hiện cấp bù học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí (theo mức học phí của các trường công lập). Đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, các trường chịu trách nhiệm công khai chế độ và đảm bảo việc thực hiện miễn giảm theo đúng quy định.

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo, báo cáo UBND thành phố trong dự toán hàng năm trình HĐND thành phố quyết định về hỗ trợ nâng cao năng lực dạy học tại các trường ngoài công lập trong dự toán ngân sách hàng năm, mức hỗ trợ tối đa không quá 30% định mức được quy định tại mục 2.1 văn bản này.

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao:

3.1 Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

3.2  Mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị trên cơ sở yêu cầu các đơn vị phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu phí của mình để dành nguồn ưu tiên bố trí cho những đơn vị có nguồn thu hạn chế, hoạt động chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

3.3 Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp mới hoặc mở rộng quy mô, nội dung hoạt động: Căn cứ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính phối hợp với Sở chủ quản thảo luận cụ thể kinh phí tăng thêm trên cơ sở quy mô, khả năng thu, mức chi và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trong các kỳ thảo luận dự toán ngân sách hàng năm để trình HĐND thành phố quyết định.

3.4. Kinh phí được giao tự chủ cho các đơn vị không bao gồm các khoản chi sau:
- Sự nghiệp đào tạo: Không bao gồm kinh phí thực hiện đào tạo lại, kinh phí phổ cập nghề, đào tạo nghề cho nông dân... Đối với các trường đào tạo hoạt động mang tính chất khu vực được bổ sung thêm kinh phí để thực hiện công tác đào tạo. Mức hỗ  trợ cụ thể được căn cứ vào mức hỗ trợ của Trung ương và tình hình thực tế hoạt động của đơn vị để trình HĐND thành phố quyết định trong phương án phân bổ chi ngân sách địa phương hàng năm.

- Sự nghiệp y tế: Không bao gồm các nội dung chi sau:  Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, bảo hiểm y tế cho người nghèo được xác định trên cơ sở đối tượng và số thẻ được cấp theo  mức theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; Đối với chế độ bảo hiểm y tế cận nghèo, học sinh, sinh viên, ... căn cứ vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách hàng năm. Các hoạt động về y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm,.. căn cứ chương trình, đề án được duyệt và khả năng cân đối ngân sách địa phương để trình HĐND thành phố quyết định trong phương án phân bổ chi ngân sách hàng năm.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Không bao gồm kinh phí đào tạo vận động viên; kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng cho vận động viên.  Mức hỗ  trợ từ ngân sách để đảm bảo các nội dung trên được căn cứ vào khả năng ngân sách, tình hình thực tế hoạt động của đơn vị để trình HĐND thành phố quyết định trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm.

- Sự nghiệp văn hoá - thông tin: Không bao gồm kinh phí hỗ trợ chiếu phim ngoại thành, hỗ trợ sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật.

3.5. Đối với các đơn vị sự nghiệp có số thu nhỏ, chiếm dưới 10% tổng dự toán chi theo chế độ: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân sách cấp kinh phí bổ sung chi thường xuyên tối đa theo định mức 50 triệu đồng/biên chế/năm (đã bao gồm tiền lương 730.000 đồng/tháng), trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu - chi của đơn vị theo chế độ.

4. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ:

4.1. Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân sách cấp kinh phí bổ sung chi thường xuyên tối đa theo định mức 50 triệu đồng/biên chế/năm (đã bao gồm tiền lương 730.000 đồng/tháng), trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu - chi của đơn vị theo chế độ.
4.2. Kinh phí chi cho công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học được căn cứ vào các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền duyệt và tổng mức chi  theo hướng dẫn của Trung ương và khả năng bố trí của ngân sách địa phương cho sự nghiệp khoa học trên toàn địa bàn trừ đi kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại mục 4.1 văn bản này.

4.3. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập các đơn vị nghiên cứu khoa học mới hoặc mở rộng quy mô: Căn cứ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan liên quan sẽ thảo luận cụ thể kinh phí tăng thêm trên cơ sở quy mô, khả năng thu, mức chi và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để xác định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo số biên chế hiện có mặt trong thời gian đầu; thời gian hỗ trợ theo quy định của Chính phủ (Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập)  

5. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:
5.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân sách cấp kinh phí bổ sung chi thường xuyên tối đa theo định mức 50 triệu đồng/biên chế/năm (đã bao gồm tiền lương 730.000 đồng/tháng), trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu - chi của đơn vị theo chế độ.

5.2. Đối với các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như: bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng tập trung,.. được bổ sung chi chế độ chính sách cho đối tượng, chi phí điện, nước,.. và các chế độ chính sách đặc thù cho người lao động.
5.2. Kinh phí thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành của Nhà nước như Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, các chế độ chính sách an sinh của địa phương như chính sách cho người nghèo, người cao tuổi theo tiêu chuẩn của địa phương được đảm bảo theo chế độ quy định. Kinh phí thực hiện các chương trình an sinh và mục tiêu xã hội khác của thành phố bố trí theo nhiệm vụ được giao, phù hợp khả năng của ngân sách địa phương.

6. Chi sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, địa chính:

6.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân sách cấp kinh phí bổ sung chi thường xuyên tối đa theo định mức 50 triệu đồng/biên chế/năm (đã bao gồm tiền lương 730.000 đồng/tháng), trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu - chi của đơn vị theo chế độ.

6.2. Kinh phí ngân sách hỗ trợ cho một số đối tượng hoạt động không chuyên trách ở cơ sở trong lĩnh vực này như sau: 

- Cán bộ khuyến nông, khuyến ngư áp dụng định mức 35 triệu đồng/người/năm. (Bao gồm chi chế độ cho người lao động và hỗ trợ kinh phí hoạt động).
- Đối tượng quản lý đê nhân dân thực hiện ngân sách hỗ trợ chế độ phụ cấp 110.000 đồng/người/tháng (không kể chế độ hưởng từ nguồn thu Quỹ lao động nghĩa vụ công ích). Khi chuyển đổi sang hoạt động chuyên trách quản lý đê điều theo Nghị định số 78/2005/NĐ-CP ngày 10/6/2005 của Chính phủ, được áp dụng định mức như đối với biên chế.

6.3. Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí được xác định trên diện tích tưới tiêu được UBND thành phố duyệt và mức bù như đã thực hiện năm 2010.

6.4. Các chương trình phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, địa chính, trong đó ưu tiên tập trung thực hiện các nội dung và mục tiêu của Nghị quyết 10 của HĐND thành phố về phát triển nông nghiệp: Sở Tài chính phối hợp các Sở chủ quản căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định trong phương án phân bổ ngân sách thành phố.

7. Chi sự nghiệp giao thông, thị chính và môi trường:

7.1. Đối với các đơn vị thực hiện khoán khối lượng công việc: Mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên được giao ổn định và xem xét điều chỉnh bổ sung trong các trường hợp được cấp có thẩm quyền giao tăng nhiệm vụ.

7.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp khác: Mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên được xác định trên cơ sở nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

8. Chi quốc phòng, an ninh:

Ngân sách đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh được phân cấp cho ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN và Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 7/1/2004 của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dân quân tự vệ theo Pháp lệnh dân quân tự vệ và Nghị định số 184/2004/ND-CP của Chính phủ. Các khoản chi khác căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

II. Định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2011 đối với các quận, huyện và xã, phường thị trấn trên địa bàn:

1.Định mức phân bổ ngân sách cấp huyện:

1.1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục gồm:

1.1.1. Định mức phân bổ theo số học sinh, cấp học và địa bàn: Định mức chi sự nghiệp giáo dục này áp dụng để xác định tổng mức chi sự nghiệp giáo dục của từng quận, huyện. Trên cơ sở tổng mức chi được xác định theo định mức của các quận, huyện, UBND các quận, huyện căn cứ điều kiện thực tế ở từng cấp, loại hình giáo dục và số học sinh, biên chế giáo viên ở từng trường để phân bổ dự toán cho phù hợp, đảm bảo kinh phí hoàn thành nhiệm vụ của các trường.

Đơn vị: Triệu đồng/học sinh/năm

	a. Đối với cấp khối trung học cơ sở

· Khu vực huyện đảo Cát Hải

· Các khu vực khác:
	4,9

3,5

	b. Đối với cấp học tiểu học:

· Khu vực huyện đảo Cát Hải

· Các huyện:

· Các quận Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn:

· Các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền:
	4,9

3,0

2,5

2,2

	c. Đối với giáo dục mầm non:

· Các trường quốc lập:

          + Mẫu giáo

          + Nhà trẻ

- Các trường mầm non bán công: Thực hiện theo  Quyết định 161/NĐ-CP và Nghị quyết số của 17/2009/NQ-HDND của HĐND thành phố về phát triển giáo dục mầm non.
	3,5

6,0


1.1.2. Trên cơ sở định mức trên, trường hợp các đơn vị đảm bảo số giáo viên không vượt định biên theo quy định chuẩn (số giáo viên/lớp; số học sinh bình quân/lớp) nếu tỷ lệ chi thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 10% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung để đảm bảo cơ cấu chi 90-10.

1.1.3. Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung về hoạt động sự nghiệp giáo dục của các quận, huyện: 

Chi nghiệp vụ giáo dục khác: định mức 250 triệu đồng/đơn vị/năm. Riêng huyện Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên: 300 triệu đồng/đơn vị/năm.

1.2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo:

1.2.1. Định mức phân bổ chi thường xuyên của Trung tâm dạy nghề; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:

Đơn vị: Triệu đồng/biên chế/năm

	a) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:

· Đối với các quận:

· Đối với huyện đảo Cát Hải:

· Đối với các huyện:
	50

62

48

	b) Trung tâm dạy nghề:

· Đối với các quận:

· Đối với huyện đảo Cát Hải:

· Đối với các huyện:
	42

52

40


1.2.2 Định mức trên bao gồm chi tiền lương theo mức lương cơ bản 730.000 đồng/tháng, các khoản có tính chất lương và chi phí hành chính. Riêng phụ cấp đặc thù của cán bộ giảng dạy tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị thực hiện bổ sung theo chế độ quy định.

1.2.3 Kinh phí đào tạo được phân bổ theo chương trình đào tạo của thành phố.

1.3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình và trẻ em:

1.3.1 Các nhiệm vụ chi thường xuyên theo phân cấp:
	a) Đối với các trạm y tế (bao gồm chế độ cho cán bộ y tế xã và các hoạt động theo phân cấp):

 - Đối với trạm y tế phường:

- Đối với trạm y tế các xã, thị trấn:

- Đối với các trạm y tế của huyện Cát Hải:


	240 triệu đồng/trạm

250 triệu đồng/trạm

270 triệu đồng/trạm

	 b) Các nhiệm vụ về y tế, dân số, gia đình, trẻ em theo phân cấp cho quận, huyện
	60 triệu đồng/quận, huyện/ năm


1.3.2 Các chương trình về nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng,.. thực hiện theo chương trình đề án được duyệt.

1.4 Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình:
	1.4.1 Sự nghiệp văn hóa, thông tin:

- Phân bổ theo dân số:

+ Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền:

+ Quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn:

+ Huyện đảo Cát Hải

+ Các huyện khác

- Bổ sung chi cho các Đội thông tin lưu động:

+ Các quận:

+ Các huyện:

Riêng huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo:

    1.4.2 Sự nghiệp thể dục thể thao: 

Phân bổ theo dân số:

+ Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền:

+ Quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn:

+ Huyện đảo Cát Hải

+ Các huyện khác
	3.500 ®ång/ng­êi/n¨m

4.800 ®ång/ng­êi/n¨m

9.500 ®ång/ng­êi/n¨m

3.800 ®ång/ng­êi/n¨m

100 triệu đồng/đội/năm

150 triệu đồng/đội/năm

200 triệu đồng/đội/năm

3.000 ®ång/ng­êi/n¨m

3.600 ®ång/ng­êi/n¨m

7.000 ®ång/ng­êi/n¨m

3.000 ®ång/ng­êi/n¨m

	    1.4.3 Sự nghiệp phát thanh truyền hình:

- Phân bổ theo đơn vị đài:

+ Quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn:

+ Huyện đảo Cát Hải

+ Huyện Vĩnh Bảo, Thuỷ Nguyên

+ Các huyện khác

- Phân bổ theo cụm đài lẻ tiếp sóng cho các vùng lõm, vùng núi:
	260 triệu đồng/năm

500 triệu đồng/năm

350 triệu đồng/năm

300 triệu đồng /năm

150 triệu đồng/năm




1.5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp xã hội:

1.5.1. Định mức chi cho công tác khen thưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ các hiệp hội (Hội người mù, Hội Thanh niên, Phụ nữ …) phân bổ theo đơn vị quận, huyện:

- Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền: 520 triệu đồng/quận/năm.

- Quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn: 500 triệu đồng/quận/năm.

- Huyện đảo Cát Hải: 550 triệu đồng/huyện/năm.

- Các huyện khác: 520 triệu đồng/huyện/năm.

1.5.2. Kinh phí thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, chương trình  an sinh và mục tiêu xã hội khác bố trí theo nhiệm vụ được phân cấp.

1.6 Định mức phân bổ chi quản lý hành chính:

1.6.1 Định mức phân bổ chi thường xuyên theo biên chế:

- Khối cơ quan Đảng: 65 triệu đồng/biên chế/năm. Riêng huyện đảo Cát Hải 75 triệu đồng/biên chế/năm. Trường hợp tỷ lệ chi lương lớn, ngân sách bổ sung đảm bảo mức chi hành chính (không kể chi lương và các khoản có tính chất lương) theo mức tối thiểu 16 triệu đồng/biên chế/năm.

- Khối đoàn thể: 60 triệu đồng/biên chế/năm. Riêng huyện đảo Cát Hải 68 triệu đồng/biên chế/năm. Trường hợp tỷ lệ chi lương lớn, ngân sách bổ sung đảm bảo mức chi hành chính (không kể chi lương và các khoản có tính chất lương) theo mức tối thiểu 14 triệu đồng/biên chế/năm.

- Khối cơ quan quản lý hành chính: 55 triệu đồng/biên chế/năm. Riêng huyện đảo Cát Hải 62 triệu đồng/biên chế/năm. Trường hợp tỷ lệ chi lương lớn, ngân sách bổ sung đảm bảo mức chi hành chính (không kể chi lương và các khoản có tính chất lương) theo mức tối thiểu 14 triệu đồng/biên chế/năm.

1.6.2 Định mức phân bổ bổ sung theo đơn vị hành chính cho cả 3 khu vực  chi Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước:

- Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền: 1.000 triệu đồng/quận, huyện/năm.

- Quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn: 850 triệu đồng/quận, huyện/năm.

- Huyện đảo Cát Hải, huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo: 1.200 triệu đồng/quận, huyện/năm.

- Các huyện khác: 1.000 triệu đồng/quận, huyện/năm.

1.7 Định mức chi an ninh quốc phòng:

1.7.1. Định mức phân bổ theo dân số cho các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng phân cấp cho quận, huyện bao gồm các chi cho công tác an ninh, công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, tuyển quân, giáo dục quốc phòng:

- Huyện đảo Cát Hải: 15.000 đồng/người/năm.

- Các quận, huyện có dân số dưới 50.000 người: 7.000 đồng/người/năm. 

- Các quận, huyện có dân số từ trên 50.000 người đến dưới 100.000 người: 4.600 đồng/người/năm. 

- Các quận, huyện có dân số từ 100.000 người trở lên: 3.500 đồng/người/năm.

1.7.2. Kinh phí đảm bảo chế độ cho lực lượng dự bị động viên thực hiện theo kế hoạch và mức phân bổ của thành phố. Các đơn vị quận, huyện có tổ chức diễn tập phòng thủ được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách thành phố theo quy mô, tính chất được cấp có thẩm quyền duyệt và khả năng cân đối ngân sách thành phố hàng năm.

1.8 Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường:

1.8.1. Định mức chi thường xuyên phân bổ theo đơn vị quận, huyện:


- Các quận: 100 triệu đồng/quận/năm. Riêng quận Dương Kinh: 700 triệu đồng; quận Hải An: 300 triệu đồng;


- Các huyện: 500 triệu đồng/huyện/năm. Riêng huyện Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, An Dương: 700 triệu đồng/năm.

1.8.2. Đối với một số địa bàn tập trung các khu, cụm công nghiệp, khu vực có khai thác khoáng sản,.. căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, thành phố bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện để thực hiện các nhiệm vụ về môi trường.

1.9 Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế:

1.9.1 Định mức phân bổ chi thường xuyên cho các nhiệm vụ phát triển nông, lâm, thủy lợi, thủy sản (bao gồm cả chi cho cán bộ thú y xã theo mức 500.000 đồng/tháng), công tác phòng chống lụt bão, nạo vét nội đồng:

- Các quận: 350 triệu đồng/quận/năm.

- Huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo: 1.200 triệu đồng/huyện/năm.

- Huyện đảo Cát Hải: 500 triệu đồng/năm.

- Các huyện khác: 1.000 triệu đồng/huyện/năm.

1.9.2. Định mức phân bổ chi thường xuyên cho nhiệm vụ quản lý đô thị và đảm bảo an toàn giao thông:

- Các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền: 900 triệu đồng/quận/năm.

- Các quận Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An: 550 triệu đồng/quận/năm.

- Huyện đảo Cát Hải, huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo: 1.000 triệu đồng/huyện/năm.

- Các huyện khác: 700 triệu đồng/huyện/năm.

1.9.3. Các nội dung và nhiệm vụ chi khác thực hiện theo chương trình của thành phố, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

2. Định mức phân bổ ngân sách cấp xã:

	Lĩnh vực chi
	Đơn vị

tính
	Phường,

thị trấn
	Xã loại III
	Xã loại II
	Xã loại I
	Xã hải đảo

	2.1.Sự nghiệp giáo dục: (Không áp dụng cho khối phường)
	Triệu đồng/xã/năm
	45
	30
	45
	55
	55

	2.2. Sự nghiệp y tế, DSGĐTE:

Riêng các phường:
	Triệu đồng/ xã/ năm
	21

12
	20
	21
	22
	22

	2.3. Sự nghiệp văn hoá thông tin: (Bao gồm chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách quản lý Nhà văn hoá)
	Triệu đồng/ xã/ năm
	36
	36
	38
	40
	40

	2.4. Sự nghiệp thể dục thể thao: 
	Tr đồng/ xã/ năm
	19
	18
	19
	22
	24

	2.5. Sự nghiệp phát thanh truyền thanh: (Bao gồm chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách đài truyền thanh)
	Triệu đồng/ xã/ năm
	29
	27
	26
	31
	33

	Lĩnh vực chi
	Đơn vị tính
	Phường thị trấn
	Xã loại III
	Xã loại II
	Xã loại I
	Xã hải đảo

	2. 6. Sự nghiệp xã hội:

- Chế độ hưu xã: theo chế độ quy định.
- Các khoản chi thường xuyên khác: (bao gồm chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách LĐ - TBXH; chi hỗ trợ hoạt động ở thôn, tổ dân phố 1 triệu đồng/thôn, tổ/năm )
	Triệu đồng/ xã/ năm
	60
	46
	48
	52
	46

	2.7 Chi hành chính:

*Ngân sách Đảng: (bao gồm chi theo QĐ 84/CP: 42tr/xã; chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách khối Đảng: 5. Chi phụ cấp Bí thư chi bộ thôn,  Bí thư chi bộ tổ dân phố. Trường hợp có cán bộ tăng cường được bổ sung phần chênh lệch lương công chức với phụ cấp cán bộ không chuyên trách.

- Đối với các phường thuộc quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền:

- Đối với các phường thuộc quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn:

*HĐND (bao gồm phụ cấp tăng thêm và bảo hiểm y tế). không áp dụng với các phường
*UBND (Bao gồm chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách VP UBND,  Trưởng, Phó  thôn, khu dân cư, Tổ trưởng dân phố, Tổ phó tổ dân phố)
	Triệu đồng /năm

Triệu đồng / xã /năm

Triệu đồng/ năm


	170

260

210

135

260


	155

120

240


	170

135

260


	185

140

280


	170

100

240



	Lĩnh vực chi
	Đơn vị tính
	Phường thị trấn
	Xã loại III
	Xã loại II
	Xã loại I
	Xã hải đảo

	- Đối với các phường thuộc quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền:

- Đối với các phường thuộc quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn:

*Đoàn thể: (bao gồm chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách PCT Mặt trận và 6 hội)

*Định mức bổ sung theo đơn vị hành chính
	Triệu đồng/ năm

Triệu đồng/ năm


	380

310

165

50
	160

45


	165

50


	170

60


	180

70



	2.8. An ninh, quốc phòng:

* An ninh: (bao gồm chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách: phó công an, công an viên ở các xã, thị trấn, tổ bảo vệ dân phố…)

- Thị trấn và các phường thuộc quận Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn:

- Các phường thuộc quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền:

* Quốc phòng: (bao gồm chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách: phó CHT quân sự; Chi mua báo QĐND theo Thông tư 78/2006/TT-LB TC QP)
	Triệu đồng/ xã, phường/ năm

Triệu đồng/ xã, phường/ năm
	70

100

18
	70

40
	90

50


	110

60
	90

60

	2.9 Sự nghiệp môi trường:

- Đối với các phường thuộc quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền:

- Đối với các phường thuộc quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn:
	Triệu đồng/ xã, phường/ năm


	10

20


	30


	35
	40
	30

	Lĩnh vực chi
	Đơn vị tính
	Phường thị trấn
	Xã loại III
	Xã loại II
	Xã loại I
	Xã hải đảo

	2.10. Sự nghiệp kinh tế:

- Nông, lâm nghiệp  Riêng thị trấn và các phường có nông nghiệp của quận Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn (Bao gồm chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách về KH-GT-TL-NLN hoặc cán bộ QLDDT):

- Giao thông thị chính: (Không áp dụng cho các phường)

- Thuỷ sản, địa chính, dịch vụ,...
	Triệu đồng/ xã, phường/ năm


	35

22

22
	40

37

22


	50

46

22
	60

56

22
	65

65

22




3. Định mức phân bổ cho ngân sách cấp huyện và cấp xã đã bao gồm chi tiền lương, có tính chất lương, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) mức lương tối thiểu 730.000 đồng/người/tháng và các khoản chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào và các khoản mua sắm, sửa chữa thường xuyên; kinh phí thực hiện chế độ hoạt động Đảng cơ sở, kinh phí thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, cụm dân cư, tổ dân phố; kinh phí hỗ trợ hoạt động của các hội, các hoạt động cơ sở.

III. Nguyên tắc phân loại xã:

Phân loại xã được xác định trên quy mô dân số và đặc điểm vùng miền. Cụ thể:

- Xã loại III: Xã có dân số dưới 5.000 người.

- Xã loại II: Xã có dân số từ 5.000 người đến dưới 10.000 người.

- Xã loại I: Xã có dân số từ 10.000 người trở lên. 

- Xã hải đảo: Các xã của huyện đảo Cát Hải./.
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